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ảnh hưởng của cấu hình chitin đến sự phân bố mật độ 
điện tử trên nguyên tử nitơ, khả năng hấp phụ tạo phức 
của chitin và hoạt tính xúc tác của phức kim loại-chitin 

trong phản ứng oxi hóa Na2S bằng oxi phân tử 
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Summary 
The electronic densities on the nitrogen atoms of chitin have been determined by Zindo/S 

method. The calculated results showed that the electronic densities on the nitrogen atoms of β-
chitin are different from that of α-chitin because of the different configuration of both chitins. 

The adsorption ability for complex formation of chitin with Cu(II), Ni(II), Co(II) ions and the 
catalytic activity of metal - chitin complexes on oxidation of Na2S with molecular oxygens have 
been determined. The  adsorption ability for complex formation and the catalytic activity of metal 
metal-β-chitin complexes are higher than that of metal-α-chitin under experimental conditions. 
The reason of this would be the difference in their electronic densities of  the nitrogen atoms.  

I - Đặt vấn đề 

Hiện nay, chitin đang là đối tượng thu hút 
sự quan tâm của nhiều nhà khoa học bởi những 
đặc tính sinh học đa dạng của nó. Chitin tồn tại 
trong tự nhiên dưới 3 dạng cấu hình: α,β,γ-
chitin; nhưng phổ biến nhất là α-chitin, β-
chitin. Các cấu hình của chitin khác nhau, dẫn 
đến chúng có một số tính chất khác nhau [1 - 
3]. Vì vậy, để hiểu rõ hơn về bản chất của sự 
khác nhau này, chúng tôi đF tiến hành nghiên 
cứu sự phân bố mật độ điện tử trên các nhóm 
chức của α,β-chitin. 

Hơn nữa, chitin là một polyme sinh học. 
Chúng được sử dụng làm môi trường nuôi cấy, 
làm chất hấp phụ tạo phức thu hồi các ion kim 
loại nặng độc hại, làm chất mang xúc tác cho 

một số loại phản ứng, đặc biệt là phản ứng oxi 
hóa - khử [4, 5]. 

Trong khuôn khổ bài báo này, chúng tôi đF
tiến hành nghiên cứu và tính toán sự phân bố 
mật độ điện tử trên nguyên tử nitơ của α,β-
chitin; đồng thời nghiên cứu ảnh hưởng của sự 
phân bố mật độ điện tử này đến khả năng hấp 
phụ tạo phức của chitin với các ion Cu(II), 
Ni(II), Co(II) và hoạt tính xúc tác của phức kim 
loại-chitin trong phản ứng oxi hóa Na2S bằng 
oxi phân tử ở điều kiện mềm. 

II - Thực nghiệm 

α-chitin, β-chitin được tách từ vỏ tôm và
mai mực theo qui trình đF được mô tả trong [6]. 
Xúc tác phức kim loại-chitin điều chế bằng 
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phương pháp hấp phụ tạo phức các ion kim loại 
lên chitin từ dung dịch muối clorua kim loại 
tương ứng. Hoạt tính xúc tác của phức kim loại- 
chitin trong phản ứng oxi hóa Na2S bằng oxi 
phân tử được thực hiện trên thiết bị đF mô tả 
trong [6]. Phổ IR đo trên máy FTIR-8101M 
Shimadzu tại Viện Khoa học hình sự - Bộ Công 
an. Phổ X - ray được đo trên máy nhiễu xạ tia X 
(X Siemen D 5000) tại Viện Khoa học vật liệu - 
Trung tâm KHTN&CNQG. Mật độ điện tử 

trên nguyên tử nitơ của mạng polyme được xác 
định bằng phương pháp bán kinh nghiệm 
Zindo/S. 

III - Kết quả và thảo luận 

1. ảnh hưởng cấu hình chitin đến sự phân bố 
mật độ điện tử trên nguyên tử nitơ của 
chitin 

α-chitin và β-chitin có cấu trúc như sau: 
 

β - chitin      α - chitin 
 
Các kết quả tính mật độ điện tử trên nguyên tử nitơ của α-chitin, β-chitin trình bày ở bảng 1. 

Bảng 1: Mật độ điện tử trên nguyên tử nitơ của α-chitin,  
β-chitin tính theo phương pháp Zindo/S 

Mật độ điện tử trên nguyên tử nitơ, η
Cấu hình 

2 vòng* 3 vòng*

α-chitin -0,262 -0,196 -0,281 -0,259 -0,231 

β-chitin -0,272 -0,215 -0,306 -0,483 -0,251 

Vòng* = Vòng N - Axetyl - D - glucosamin. 
 

Các kết quả tính mật độ điện tử trên ở bảng 
1 cho thấy, mật độ điện tử trên nguyên tử nitơ 
của β-chitin lớn hơn α-chitin, mặc dù α-chitin, 
β-chitin có cùng bản chất nhóm chức, cùng cấu 
trúc mạng polyme. Chính sự phân bố mật độ 
điện tử này mà β-chitin hoạt động về mặt hóa 
học lớn hơn α-chitin (β-chitin có khả năng 
trương nở trong nước, khả năng tham gia phản 
ứng đeaxetyl hóa của β-chitin xảy ra ở nhiệt độ 
và nồng độ kiềm thấp; trong khi đó để xảy ra 
phản ứng đeaxetyl hóa α - chitin phải thực hiện 
ở nhiệt độ cao [2]). Ngoài ra, khả năng hoạt 
động hóa học và sự phân bố mật độ điện tử trên 
nguyên tử nitơ của α-chitin, β-chitin còn được 
giải thích như sau: do đặc điểm cấu hình, β-

chitin có các nhóm chức hoạt động nằm cùng 1 
phía của mặt phẳng (nhóm axetylamin); chính 
vì nằm cùng 1 phía của mặt phẳng mà các 
nhóm chức đó tương tác lẫn nhau, làm cho các 
nhóm này không bền, dẫn đến khả năng hoạt 
động về mặt hóa học của chúng lớn. Trong 
trường hợp của α-chitin, vì các nhóm chức nằm 
về hai phía của mặt phẳng, khả năng tương tác 
của các nhóm chức hoạt động với nhau nhỏ hơn 
của β-chitin, vì vậy α-chitin hoạt động về mặt 
hóa học kém hơn β-chitin.  

Mặt khác, cũng chính sự phân bố mật độ 
điện tử khác nhau này mà khả năng hấp phụ tạo 
phức của α-chitin, β-chitin với Cu(II), Ni(II), 
Co(II) là khác nhau. 
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2. ảnh hưởng cấu hình chitin đến khả năng 
hấp phụ tạo phức với Cu(II), Co(II), 
Ni(II) từ các dung dịch muối clorua 

Các kết quả nghiên cứu khả năng hấp phụ 
tạo phức của chitin với và ion Cu(II), Ni(II), 
Co(II) được trình bày ở bảng 2. 

 
Bảng 2: Khả năng hấp phụ tạo phức bFo hòa của Cu(II), Ni(II), Co(II) lên α-chitin,  

β-chitin từ các dung dịch muối clorua  
Điều kiện hấp phụ tạo phức: to= 30oC, pH = 6,5, Vdd = 100 ml, mchitin = 1 g 

α - chitin β - chitin STT 
 

CM, mmol/g 
 
C, mol/l Cu(II) Ni(II) Co(II) Cu(II) Ni(II) Co(II) 

1 0,001 0,028 - - 0,076 0,0541 0,0371 

2 0,005 0,086 0,064 0,042 0,345 0,120 0,103 

3 0,010 0,148 0,184 0,084 0,534 0,284 0,147 

4 0,025 0,357 0,252 0,188 0,847 0,502 0,380 

5 0,050 0,495 0,382 0,240 1,204 0,734 0,510 

6 0,100 0,745 0,467 0,334 1,675 1,067 0,634 

Kết quả ở bảng 2 cho thấy, trong mọi điều 
kiện và nồng độ nghiên cứu, khả năng hấp phụ 
tạo phức Cu(II), Ni(II), Co(II) của β-chitin luôn 
luôn lớn hơn α-chitin. Điều này có thể được 
giải thích là do mật độ điện tử trên nguyên tử 
nitơ của β-chitin lớn hơn α-chitin. Khi mật độ 
điện tử trên nguyên tử nitơ cao, khả năng hấp 
phụ tạo phức của chitin lớn (mật độ điện tử trên 
nguyên tử nitơ của chitin và dẫn xuất cao, khả 
năng hấp phụ tạo phức lớn [7]). Mặt khác, do 
cấu hình không gian của β-chitin thích hợp cho 
quá trình khuyếch tán các ion kim loại đến các 
nhóm chức để tạo phức  hơn α-chitin (β-chitin 
có khả năng trương nở trong nước; α-chitin 
không có khả năng này), vì vậy mà hàm lượng 
các ion hấp phụ tạo phức lên β-chitin lớn hơn 
α-chitin. 

3. ảnh hưởng của cấu hình không gian chitin 
đến hoạt tính xúc tác phức Cu(II)-chitin 
trong phản ứng oxi hóa Na2S bằng oxi 
phân tử  

Phức tạo thành giữa chitin với các ion kim 
loại chuyển tiếp được chúng tôi nghiên cứu 
hoạt tính xúc tác của nó trong phản ứng oxi hóa 
Na2S bằng oxi phân tử ở điều kiện mềm. Kết 
quả nghiên cứu hoạt tính xúc tác của phức 

Cu(II)-chitin được trình bày ở hình 1.  

 

Hình 1: Hoạt tính xúc tác của phức Cu(II)-α-
chitin (a), Cu(II)-β-chitin (b) trong phản ứng 

oxi hóa Na2S bằng oxi phân tử 

Điều kiện phản ứng: to= 30oC, mxt= 0,01 g, VNa2S =
10 ml, [Na2S] = 0,1 M 

Các kết quả trên hình 1 cho thấy, hoạt tính 
xúc tác của phức Cu(II)-chitin tương đối cao ở 
các điều kiện nghiên cứu. Hơn nữa, chúng tôi 
còn nhận thấy hoạt tính xúc tác của phức 
Cu(II)-β-chitin luôn luôn lớn hơn Cu(II)-α-
chitin. Điều này trước đây đF được chúng tôi 
giải thích là do sự thuận lợi về mặt cấu hình của 
các tâm phức Cu(II)-β-chitin hơn của tâm phức 
Cu(II)-α-chitin trong quá trình xúc tác cho 
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phản ứng [8]. Tuy nhiên, trong công trình này,
với các kết quả tính trên bảng 1 chúng còn được
giải thích là vì mật độ điện tử trên nguyên tử 
nitơ của β- chitin lớn hơn của α-chitin nên, mật 
độ điện tử linh động trên tâm phức xúc tác 
Cu(II)-β-chitin lớn hơn của Cu(II)-α-chitin, do 
vậy các tâm phức của Cu(II)-β-chitin hoạt động 
có hiệu quả hơn của Cu(II)-α-chitin dẫn đến 
hoạt tính xúc tác của phức Cu(II)-β-chitin lớn 
hơn Cu(II)-α-chitin (mật độ điện tử trên các 
nhóm chức lớn, hoạt tính xúc tác cao [9]). 

III - Kết luận 

- ĐF tiến hành tính mật độ điện tử trên 
nguyên tử nitơ của α-chitin, β-chitin và nhận 
thấy, mật độ điện tử trên nguyên tử nitơ của β-
chitin lớn hơn của  α-chitin. 

- ĐF xác định khả năng hấp phụ của α,β-
chitin và hoạt tính xúc tác của phức Cu(II)-α-
chitin, Cu(II)-β-chitin; khả năng hấp phụ tạo 
phức của chitin cũng như hoạt tính xúc tác của 
phức Cu(II)-chitin phụ thuộc vào cấu hình của 
chitin, hoạt tính xúc tác tăng khi mật độ điện tử 
trên nguyên tử nitơ của chitin tăng. 
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